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 Đặt vấn đề
Ho ra máu thường gặp trên lâm sàng trong bệnh lao 

và các bệnh phổi, là triệu chứng của nhiều nguyên nhân. 
Ho ra máu có thể gây ra mất máu cấp, tới hàng nghìn ml 
máu chỉ trong vòng mười phút. Nếu ho ra máu không cầm 
được, bệnh nhân có thể tử vong ngay tức khắc [6, 9, 11].

Nguyên nhân ho ra máu có rất nhiều: ở phổi có thể do 
lao phổi, các bệnh nhiễm khuẩn gây tổn thương ở phổi 
(viêm phổi, áp xe phổi, cúm)…; các bệnh khác của đường 
hô hấp: giãn phế quản, ung thư phổi, sán lá phổi, nấm 
phổi…; bệnh ngoài phổi: tim mạch, tắc động mạch phổi, 
vỡ phồng quai động mạch chủ, rối loạn đông cầm máu 
trong các bệnh lý gan, ngộ độc… [3, 7, 8].

Đông máu là một trong những nội dung nghiên cứu 
rất cơ bản của chuyên ngành huyết học - truyền máu, có 
liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác, trong đó có 
chuyên ngành lao và các bệnh phổi [1,10,12].

Đã có nhiều nghiên cứu về rối loạn đông máu trên lâm 
sàng, tuy nhiên còn ít có những nghiên cứu về rối loạn 
đông máu trên bệnh nhân ho ra máu. Do vậy, chúng tôi 
thực hiện đề tài Nghiên cứu sự biến đổi một số kết quả xét 
nghiệm đông máu trên bệnh nhân ho ra máu tại Bệnh viện 
Phổi trung ương nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa sự thay 

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số đông máu 
trên bệnh nhân ho ra máu tại Bệnh viện Phổi trung ương
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STUDY ON CHANGING SOME 
COAGULATION TEST RESULTS OF THE 
PATIENTS WITH HEMOPTYSIS AT THE 

NATIONAL LUNG HOSPITAL 
                                 

Summary
The research results on changing some 

coagulation test results of 359 patients with 
hemoptysis at the National Lung Hospital show 

that, the percentage of patients hemoptysis 
clotting disorder bleeding is negligible; 

Prolonged PT: 50 patients (14.0%), prolonged 
aPTT: 30 patients (8.4%), prolonged TT: 66 
patients (21.5%); 28 patients (7.8%) had a 
decrease in platelet counts and fibrinogen 

decreased in 29 patients (8.1%). There 
is a little correlation between coagulation 
parameters in patients with hemoptysis.

Keywords: hemoptysis, coagulation, 
tuberculosis, PT index, aPTT index, Platelet 

count, Fibrinogen index, Coagulation clot, TT 
index.
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đổi các chỉ số đông máu ở bệnh nhân ho ra máu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 359 bệnh 

nhân ho ra máu được vào điều trị tại Bệnh viện Phổi 
trung ương từ tháng 7.2009 đến tháng 7.2011. Điều 
kiện chọn mẫu: những bệnh nhân không điều trị 
thuốc có ảnh hưởng đông cầm máu ít nhất 10 ngày 
trước khi tiến hành các xét nghiệm (bệnh nhân vào 
viện chỉ định xét nghiệm ngay); không phải bệnh lý 
về tim mạch, tiêu hoá hoặc huyết học.

Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả.

Các kỹ thuật, nguyên vật liệu được sử dụng trong 
nghiên cứu:

- Phương tiện nghiên cứu: máy đông máu tự 
động CA-530 của Hãng SYSMEX (Nhật Bản) để 
xác định các chỉ số đông máu, máy đếm tế bào 
huyết học XT-1800i của Sysmex (Nhật Bản) để 
đếm SLTC (bình thường 150-400 G/L) [2, 4, 5].

- Các loại hoá chất: Thromborel-S: đo PT = 
Prothrombin Time hay thời gian Quick (dùng để 
xác định hoạt tính đông máu được hoạt hoá theo 
con đường ngoại sinh, gồm các yếu tố đông máu 
liên quan là: II, V, VII, X và fibrinogen, được đánh 
giá bằng tỷ số PT bệnh nhân/PT của huyết tương 
chứng = 0,9-1,1) [2, 4, 6], hoạt tính theo tỷ lệ PT%: 
bình thường từ 70-140%; Actin FS: đo aPTT = thời 
gian Thromboplastin hoạt hoá từng phần (dùng để 
xác định hoạt tính đông máu được hoạt hoá theo 
con đường nội sinh, gồm các yếu tố đông máu liên 
quan là: II, V, VIII, IX, X, XI, XII và fibrinogen, được 
đánh giá bằng tỷ số aPTT bệnh nhân/aPTT của 
huyết tương chứng = 0,9-1,15), hoạt tính theo thời 
gian: bình thường từ 30-40 giây; CaCl2: đo aPTT; 
Thrombin reagent: đo Fibrinogen (nồng độ bình 
thường 2,0-4,0 g/l); Test Thrombin reagent: đo TT 
(thời gian Thrombin, bình thường từ 17,0-21,0 giây); 
Owren Veronan buffer: đo Fibrinogen; Plasma 
control N: huyết tương chứng.

- Cách lấy mẫu: lấy 4 ml máu tĩnh mạch chia ra 
các ống nghiệm như sau:

+ Chống đông với Natricitrate 3,8% tỷ lệ 9:1 (1,8 
ml máu tĩnh mạch + 0,2 ml Natricitrate 3,8%), ly tâm 

1.500 voøng/phuùt x 5 phuùt.

+ Chống đông bằng EDTA: 1ml.

+ Cho vào ống nghiệm thuỷ tinh đã tráng NaCl 
0,9%: 1,2 ml để theo dõi thời gian co cục máu sau 
2 giờ.

- Các chỉ số nghiên cứu: SLTC, co cục máu 
đông, PT, aPTT, TT, fibrinogen.

Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu: chương trình 
Epi info 6.04 của WHO.

Đạo đức trong nghiên cứu: bệnh phẩm chuyển 
lên Khoa Huyết học - Truyền máu được mã hoá 
theo quy trình xét nghiệm hàng ngày để đảm bảo 
tính khoa học.

Kết quả nghiên cứu
Một số kết quả xét nghiệm đông máu trên bệnh 

nhân nghiên cứu 

Nhận xét: các chỉ số đông máu trung bình trên 
bệnh nhân ho ra máu không có sự khác biệt so với 
các chỉ số đông máu của người bình thường.

Chỉ số Giá trị trung bình (X±SD)
SLTC (G/L) 253,3±94,5 

PT (giây) 11,9±1,9 
Tỷ lệ Prothrombin (%) 100,7±17,0 
aPTT (giây) 30,0±5,2
Fibrinogen (G/L) 3,4±1,3
TT (giây) 22,9±9,0

Bảng 1: chỉ số đông máu trung bình ở bệnh nhân ho ra máu

Bảng 2: so sánh các chỉ số đông máu ở các giới
Chỉ số Giới n Giá trị trung 

bình (X±SD)
p

SLTC Nam 271 254,8±99,7 >0,05
Nữ 88 255,6±82,5

PT Nam 271 12,0±2,0 >0,05
Nữ 88 11,4±0,8

Tỷ lệ 
Prothrombin

Nam 271 99,1±17,7 >0,05
Nữ 88 105,4±14,2

aPTT Nam 271 30,9±5,6 >0,05
Nữ 88 29,4±3,2

Fibrinogen Nam 271 3,4±1,3 >0,05
Nữ 88 3,3±1,1

TT Nam 271 22,8±8,7 >0,05
Nữ 88 23,3±9,9
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Nhận xét: kết quả các chỉ số đông máu giữa các 
giới trong nhóm nghiên cứu khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê với p>0,05.

Nhận xét: SLTC giảm ở nhóm nghiên cứu là 28 
bệnh nhân, chiếm 7,8%; SLTC tăng là 20 bệnh 
nhân, chiếm 5,6%.

Bảng 4: kết quả nghiên cứu PT, so sánh với PT chứng (11,7 
giây)

                                 Tỷ lệ
Kết quả PT/chứng n %

Bình thường (0,9-1,1) 245 68,4
Giảm (<0,9)  64 17,6
Tăng (>1,1)  50 14,0

Tổng 359 100

Nhận xét: PT bệnh nhân/PT chứng giảm ở 64 
bệnh nhân, chiếm 17,6%; PT bệnh nhân/PT chứng 
tăng ở 50 bệnh nhân, chiếm 14,0%.

Bảng 5: kết quả nghiên cứu thời gian aPTT, so sánh với aPTT 
chứng (32,1 giây)

Nhận xét: aPPT bệnh nhân/aPPT chứng giảm 
ở 78 bệnh nhân, chiếm 21,7%; aPPT bệnh nhân/
aPPT chứng tăng ở 30 bệnh nhân, chiếm 8,4%.

Bảng 6: kết quả nghiên cứu thời gian Thrombin (TT), so sánh 
với TT chứng (19,7 giây)

Nhận xét: TT bệnh nhân/TT chứng giảm ở 58 
bệnh nhân, chiếm 19,0%; TT bệnh nhân/TT chứng 
tăng ở 66 bệnh nhân, chiếm 21,5%.

Bảng 7: kết quả nghiên cứu định lượng sợi huyết (fibrinogen)

                              Tỷ lệ
Nồng độ firinogen N %

Bình thường (2-4 g/l) 232 64,6

Giảm (<2 g/l)   29    8,1

Tăng (>4 g/l)   98 27,3

Tổng 359  100

Nhận xét: sợi huyết giảm ở 29 bệnh nhân, chiếm 
8,1%; sợi huyết tăng ở 98 bệnh nhân, chiếm 27,3%. 
Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 8: kết quả nghiên cứu về co cục máu đông

     Tỷ lệ
Co cục máu n %

Hoàn toàn 354 98,6

Không hoàn toàn    5   1,4

Không co    0 0

Tổng 359  100

Nhận xét: kết quả các chỉ số đông máu giữa nam 
và nữ trong nhóm nghiên cứu không có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05.

Mối liên quan giữa sự thay đổi các chỉ số đông 
máu trong nhóm nghiên cứu

Bảng 9: tỷ lệ bệnh nhân ho ra máu có các chỉ số đông máu 
bình thường

Các chỉ số bình thường N %

SLTC (150-400 g/l)

59 16,4

PT (11-14 giây)

Tỷ lệ Prothrombin (70-140%)

APTT (27-40 giây)

Fibrinogen (2-4 g/l)

TT (17-21 giây)

Nhận xét: trong 359 bệnh nhân ho ra máu, 
chúng tôi thấy 59 trường hợp có tất cả các chỉ số 
đông máu được nghiên cứu nằm trong giới hạn bình 

Bảng 3: kết quả nghiên cứu SLTC

                                Tỷ lệ
SLTC

n %

Bình thường (150-400 g/l) 311 86,6
Giảm (<150 g/l) 28 7,8
Tăng (>400 g/l) 20 5,6

Tổng 359 100

                                      Tỷ lệ
Kết quả aPTT/chứng N %

Bình thường (0,85-1,15) 251 69,9
Giảm (<0,85)   78 21,7
Tăng (>1,15)   30   8,4

Tổng 359 100

                                       Tỷ lệ
 Kết quả TT/chứng N %

Bình thường (0,85-1,15) 182 59,5
Giảm (<0,85)   58 19,0
Tăng (>1,15)   66 21,5

Tổng 306  100
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thường, chỉ có 1 bệnh nhân có rối loạn đông máu 
(SLTC giảm, tỷ lệ prothrombin giảm, aPTT tăng, 
Fibrinogen giảm, TT tăng).

Bảng 10: tỷ lệ bệnh nhân ho ra máu có bệnh phối hợp 
có liên quan đến sự thay đổi các chỉ số đông máu

                Bệnh phối hợp
Chỉ số

lao 
phổi

u 
phổi

k 
phổi

aPTT kéo dài 1 1

PT kéo dài 1 1

SLTC giảm 1 1

Fibrinogen giảm 1 1

Nhận xét: có 2 bệnh nhân lao và bệnh nhân bị 
ung thư phổi, khi SLTC giảm thì có PT kéo dài.

Kết luận
Qua tiến hành nghiên cứu một số chỉ số đông 

máu trên 359 bệnh nhân ho ra máu vào điều trị tại 
Bệnh viện Phổi trung ương trong 2 năm, chúng tôi 
thấy rằng:

- Tỷ lệ bệnh nhân ho ra máu có rối loạn đông 
cầm máu là không đáng kể.

- PT kéo dài: 50 bệnh nhân (14,0%), aPTT kéo 
dài: 30 bệnh nhân (8,4%), TT kéo dài: 66 bệnh nhân 
(21,5%); 28 bệnh nhân (7,8%) có SLTC giảm và 29 
bệnh nhân giảm fibrinogen.

- Có rất ít mối liên quan giữa các chỉ số đông 
máu trên bệnh nhân ho ra máu.
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